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ĐỒNG THUẬN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ THUỐC CHẸN 

BÊTA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP 

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh 

Các ủy viên:    GS.TS. Phạm Gia Khải 

  GS.TS. Đặng Vạn Phước 

GS.TS. Nguyễn Lân Việt 

GS.TS. Huỳnh Văn Minh 

            PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê 

        PGS.TS. Châu Ngọc Hoa 

PGS.TS. ņ֣ Do«n L֯i 

 PGS. TS. Nguy֑ n VŁn Tr² 

 PGS.TS. ņinh Th֗ Thu HҼҺng 

PGS.TS. TrҼҺng Quang B³nh 

TS. H֟ HuȢnh Quang Tr² 

PGS.TS. TrӺn VŁn Huy 

TS. PhӴm Qu֝c Kh§nh 

BS CK II . Nguy֑n Thanh HiԚn 

Mục tiêu của khuyến cáo hay đồng thuận là cung cấp  các chứng cứ cho một giải pháp; 

nhờ đó thầy thuốc có thể cân nhắc lợi điểm hoặc nguy cơ của một biện pháp chẩn đoán hay 

điều trị. Giống như khuyến cáo, trong đồng thuận cũng phân độ chỉ định chia ra 3 loại: loại I, 

loại II và loại III. 

Loại I: Chứng cứ và/ hoặc đồng thuận chung là thủ thuật hay điều trị có lợi, hữu ích và hiệu quả 

Loại II: Chứng cứ còn đối nghịch và/hoặc có sự khác biệt trong quan điểm về sự hữu ích/ hiệu 

quả của thủ thuật hay điều trị 

Loai IIa: Chứng cứ/ ý kiến nghiêng về phía hữu ích / hiệu quả 

Loại IIb: Hữu ích/ hiệu quả chưa đủ mạnh 

Loại III: Chứng cứ hoặc đồng thuận cho thấy không nên áp dụng, có thể có hại. 

Mức độ các chứng cứ cũng phân ra A,B hoặc C 

M cֵ chֵ ng cֵ  A: Dữ kiện xuất phát từ nhiều nghiên cứu lâm  sàng có phân ngẫu nhiên hoặc từ 

phân tích gộp 

Mức chứng cứ B: Dữ kiện xuất phát từ một nghiên cứu lâm sàng phân phối ngẫu nhiên hoặc từ 

các nghiên cứu không ngẫu nhiên 

Mức chứng cứ C: Đồng thuận từ các chuyên gia và/hoặc từ nghiên cứu nhỏ. 

 

1. Mở đầu: 

THA là bệnh phổ biến và ngày càng tăng. Thống kê tại Việt Nam cho thấy tần suất tăng từ 

12% lên đến 16% trong những năm gần đây (1) (2) (3). Nghiên cứu Framingham cho thấy, ở 

người có huyết áp bình thường vào tuổi 55, có đến 90% khả năng THA vào những năm sau đó 

(4). 

 

Nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ cần gia tăng 5mmHg huyết áp tâm thu hoặc tâm trương, sẽ gia 

tăng 20-30% bệnh tim mạch (5). 

 

THA là yếu tố nguy cơ chính của xơ vữa động mạch, từ đó dẫn đến các bệnh tim mạch nặng 

như bệnh động mạch vành (BĐMV), bệnh mạch máu não, suy tim, bệnh động mạch ngoại vi và 

bệnh mạch máu thận. 
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Điều trị THA có nhiều tiến bộ không ngừng, do hiểu biết nhiều hơn về bệnh sinh học, phát hiện 

các thuốc mới và các kỹ thuật can thiệp nội ngoại khoa. Điều trị nội khoa luôn luôn bao gồm 

điều trị không thuốc (thay đổi lối sống) và điều trị bằng thuốc. 

 

Từ nhiều năm thuốc chẹn bêta đã được sử dụng trong điều trị bệnh Tăng huyết áp, bệnh thiếu 

máu cục bộ cơ tim và một số bệnh nội khoa hoặc tim mạch khác. Tuy nhiên sử dụng chẹn bêta 

là thuốc đầu tiên trong điều trị Tăng huyết áp có điểm không thống nhất trong các báo cáo gần 

đây (6)(7). Khuyến cáo của National Institute of Clinical Excellence (NICE) (8) của Anh không 

cho phép sử dụng chẹn bêta là thuốc đầu tiên trong điều trị Tăng huyết áp, trừ phi có chỉ định 

bắt buộc. Tuy nhiên khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu 2007 và bản lượng định lại vào 

năm 2009 vẫn khuyên dùng chẹn bêta là thuốc đầu tiên (9) (10). Hướng dẫn điều trị Tăng 

huyết áp của Hội TŁng HuyԒt Ćp Canada 2010 có cùng quan điểm, ngoại trừ chẹn bêta không 

là thuốc đầu tiên ở bệnh nhân trên 60 tuổi bị THA, trừ phi có chỉ định bắt buộc (11). Đồng 

thuận của Hội Tim Hoa Kỳ và Hội Trường Môn Hoa Kỳ 2011 về Tăng huyết áp người cao tuổi 

cũng không lựa chọn chẹn bêta là thuốc đầu tiên điều trị THA không chỉ định bắt buộc ở người 

cao tuổi (12). 

Do đó một đồng thuận của Hội Tim Mạch Việt Nam và Phân hội Tăng Huyết Áp Việt Nam vào 

năm 2011 là cần thiết để các thầy thuốc thực hành sử dụng hợp lý thuốc chẹn bêta trong điều 

trị Tăng Huyết Áp.    

 

2. ņԊc ĽiԜm c§c thֱ thԜ giao cӶm v¨ c§c thu֝c chԌn beta 

2.1. ņΊc ĽiΘm c§c thλ thΘ giao cͩm 

C§c thֱ thԜ giao cӶm bao g֟m Ŭ1, Ŭ2, ɓ1, ɓ2 v¨ ɓ3, ph©n ph֝i khԂp cҺ thԜ. PhӺn l֧n thֱ thԜ 

beta1 hi֓n di֓n ֫ tim v¨ thԀn. Sֽ ph©n ph֝i c§c thֱ thԜ n¨y trong cҺ quan v¨ hi֓u quӶ sinh 

lĨ khi k²ch hoӴt ĽҼ֯c m¹ tӶ trong bӶng 1. Thụ thể giao cảm beâta 1 và beâta 2 có trong 

nhiều cơ quan: tim, mạch máu (động mạch, tĩnh mạch), cơ vân, gan, tuỵ tạng, tế bào mỡ, 

phế quản, thận, túi mật, ống mật, bàng quang, tử cung, dạ dày ruột, tuyến cận giáp, 

tuyến giáp. Kích hoạt thụ thể này sẽ làm gia tăng hoạt tính tương ứng của cơ quan,TD: 

taĊng taĀn soā tim, laĘm daĕn maďch, taĊng tieāt insulin¥. 

 

 

BӶng 1: Ph©n ph֝i thֱ thԜ giao cӶm v¨ hi֓u quӶ sinh lĨ khi k²ch hoӴt 

CҺ quan Thֱ thԜ giao cӶm ch²nh K²ch hoӴt t§c dֱng sinh lĨ 

CҺ tim 

 

CҺ trҺn phԒ quӶn 

CҺ trҺn mӴch m§u 

 

 

 

 

CҺ trҺn ni֓u thԀn 

 

 

CҺ trҺn ĽӴi trҼ֩ng 

 

M¹ m֭ 

 

ɓ 1 > ɓ2 

ɓ3 

ɓ2 

Ŭ1 

Ŭ2 

ɓ2 

ɓ3 

ɓ1 

Ŭ1 

ɓ2 

ɓ3 

ɓ2 

ɓ3 

Ŭ2 

ɓ2 > ɓ1 

TŁng co cҺ v¨ tŁng tӺn s֝ tim 

GiӶm co cҺ tim 

D«n mӴch 

Co mӴch 

Co mӴch 

D«n mӴch 

D«n mӴch 

D«n mӴch (mӴch v¨nh) 

Co cҺ 

Gi«n cҺ 

Gi«n cҺ 

ThҼ gi«n 

ThҼ gi«n 

ִc chԒ ly giӶi m֭ 

K²ch hoӴt ly giӶi m֭ 
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TL: 

Cruickshank JM, Prichard BNC Beta-blockers in clinical practice 2rd ed. Edinburgh: Churchill 

Livingstone; 1994, pp 1-351. 

 

HoӴt h·a thֱ thԜ beta 1 sԐ l¨m tŁng co cҺ, tr°n tim c¸n tŁng tӺn s֝ tim (h³nh 1); hoӴt h·a thֱ thԜ 

beta 2 l¨m tŁng d«n mӴch, d«n phԒ quӶn, thҼ gi«n cҺ ru֥t, tŁng ti°u hֳy lipid (lipolysis), giӶm 

triglyceride, tŁng HDL, tŁng §p lֽc nh«n cӺu v¨ tŁng ph·ng th²ch nor-adrenaline(hình 2). HoӴt h·a 

thֱ thԜ beta 3 l¨m giӶm co cҺ tim, thҼ gi«n cҺ, d«n mӴch, giӶm nhu Ľ֥ng ru֥t. 

 

     
 

 

Hình 1: HoӴt h·a ho¨n to¨n (TD: noradrenaline) v¨ thֱ thԜ beta 1- tim.  

ATP: adenosine triphosphate; CAMP: cyclic aderosine monophosphate. 

 

TL: Cruickshank JM, Prichard BNC Beta-blockers in clinical practice 2rd ed. Edinburgh; Churchill 

Livingstone; 1994, pp 1-351 

 

TiԜu cӺu 

Gan 

 

Tֱy tӴng 

 

TԀn c½ng giao cӶm 

 

CҺ xҼҺng (s֯i soԂn 

chԀm) 

M֭ m§u 

 

ThԀn 

MԂt 

ɓ3 

Ŭ2 

Ŭ1 

ɓ2 

Ŭ2 

ɓ2 

Ŭ2 

ɓ2 

ɓ2 

 

ɓ2 

 

ɓ1 

ɓ2 

K²ch hoӴt ly giӶi m֭ v¨ sinh nhi֓t 

KԒt tԀp tiԜu cӺu 

Ly giӶi glycogen 

Ly giӶi glycogen v¨ t©n tӴo ĽҼ֩ng 

ִc chԒ ph·ng th²ch insulin 

K²ch hoӴt ph·ng th²ch insulin 

ִc chԒ ph·ng th²ch noradrenaline 

K²ch hoӴt ph·ng th²ch noradrenaline 

ĉt m֓t (c· kh² tr֩i) 

TŁng run cҺ 

Triglycerides thӸp 

HDL cao 

TŁng ph·ng th²ch renin 

TŁng nh«n §p 

 

Ći lֽc 

cao 

Thành 

tԒ b¨o 

KԒt h֯p ho¨n to¨n 
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Hình 2: HoӴt h·a ho¨n to¨n (TD: pirbuterol) và thֱ thԜ beta 2 mӴch m§u 

TL: Cruickshank JM, Prichard BNC Beta-blockers in clinical practice 2rd ed. Edinburgh: Churchill 

Livingstone; 1994, pp 1-351 

 

2.2. ņΊc ĽiΘm c§c thuΧc chΎn beta 

Ba thế hệ của chẹn bêta: 

- Thế hệ 1: các chẹn bêta không tác động chọn lọc, ức chế cả thụ thể bêta 1 và bêta 2.  

TD: Propranolol, Timolol. 

- Thế hệ 2: chẹn bêta chọn lọc trên bêta 1 (ở liều thấp)  

TD: Actebutolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol. 

- Thế hệ 3: chẹn bêta có tính dãn mӴch, có thể không chọn lọc hay chọn lọc trên thụ thể 

beâta 1. 

Á Hoạt tính dãn mạch qua phóng thích nitric oxid (NO) 

TD: Nebivolol, carvedilol 

Á Hoạt tính dãn mạch qua tác động chẹn thụ thể alpha. 

TD: Labetalol, carvedilol. 

Các chẹn bêta chọn lọc bêta 1 có tác dụng chính trên tim, ít làm co phế quản. Tuy nhiên 

ở liều cao, tính chọn lọc này sẽ bị mất. Ba dược tính cần chú ý khi sử dụng chẹn bêta: tính chọn 

lọc bêta 1 hay không chọn lọc; hoạt tính giống giao cảm nội tại (nếu có, sẽ ít làm tim chậm lại); 

tính hoà tan trong mỡ hay trong nước (TD: Propranolol tan trong mỡ, dễ vào não gây ác 

moäng)(hình 3,4) 

Ći lֽc 

cao 

Thành 

tԒ b¨o 

KԒt h֯p ho¨n to¨n 
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TL: Opie LH. Drugs for the Heart. WB Saunders 2009, 7
th
 ed.p19 

Hình 3: Dược tính các chẹn bêta: chọn lọc trên bêta 1 hoặc không chọn lọc . 

 

 

 

TL: Opie LH. Drugs for the Heart. WB Saunders 2009, 7
th
 ed, p.20 

Hình 4: Dược tính các chẹn bêta : tính dãn mạch của một số chẹn bêta qua tăng tiết 

nitric oxide hoặc qua chẹn alpha 1. 

 

Ch֙n l֙c ɓ1 

Kh¹ng ch֙n l֙c 

(ɓ1,ɓ2) 

Tim chԀm 

 

GiӶm co cҺ tim 

 

Ź HA 

ĉt co thԂt phԒ 

quӶn 

T§c dֱng chuyԜn h·a 

 

TuӺn h¸an 

T§c dֱng hӴ §p v¨ tr°n tim 

tҼҺng tֽ 

 

T§c dֱng ngoӴi vi v¨ tr°n 

ph֡i mӴnh hҺn 

ĉt t§c dֱng 

ngoӴi vi  hҺn 

ChԌn b°ta c· t²nh d«n mӴch 

ChԌn b°ta c· t²nh dãn 

mӴch 

NO n֥i mӴc 

S
ֵ
c
 
c
Ӷ
n
 
m
Ӵ
c
h
(
%
)

 

TŁng d«n 

mӴch 

Cung lҼ֯ng tim(%) 

Th°m t§c dֱng chԌn 

bêta 

C§c cҺ chԒ kh§c Gi«n cҺ trҺn 

TҼҺng t§c action- 

myosin 
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Cần chú ý đến đường đào thải của chẹn bêta, bởi gan hay bởi thận. Các bệnh nhân cao tuổi, 

chức năng thận thường giảm hoặc bệnh nhân có bệnh lý gan mãn tính có thể ảnh hưởng đến 

đào thải chẹn bêta (Hình 3) 

 

 

7

Đường đào thải chẹn bêta

TL : Opie LH. Drugs for the Heart. WB Saunders 2005, 6
th

ed, p.21

SỬDỤNG THUO ÁC CHE ÏN BÊTA TRONG SUY TIM, BỆNH ĐỘNG MA ÏCH VA ØNH, BE ÄNH VAN TIM VA ØKỲCHU PHẪU NGOÀI TIM

 

 

TL: Opie LH. Drugs for the Heart. WB Saunders 2009, 7
th
 ed, p.21 

Hình 5: Đường đào thải các chẹn bêta : qua gan hoặc qua thận. 

 

 

Các chỉ định của chẹn bêta trong bệnh lý tim mạch được nêu trong bảng 2: 

 

Bảng 2: Các bệnh tim có thể điều trị bằng chẹn bêta 

 

 

× Tăng huyết áp 

× Suy tim 

× Bệnh ĐMV 

o Mạn 

o Cấp 

× Bệnh van tim 

× Loạn nhịp tim 

× Bệnh cơ tim phì đại 

× Điều trị trong kỳ chu phẫu của phẫu thuật ngoài tim 

(Perioperative beta-blocker therapy in non-cardiac surgery) 

 

Cần chú ý đến một số cảnh giác và chống chỉ định của chẹn bêta (bảng 3) 

 

 

 

 

Bioprolol: İđaĘo 

thải qua cả gan 

lẫn thận(50% 

mỗi cơ quan) 

Nebivolol 
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Bảng 3: Chống chỉ định và cảnh giác/ chẹn bêta 

 

 Tuyệt đối 

¶ Tim chậm (< 50/ph), blốc nhĩ thất độ cao, sốc tim, suy tim nặng không điều trị 

¶ Suyễn nặng; co phế quản nặng 

¶ Trầm cảm nặng 

¶ Bệnh mạch ngoại vi hoặc hội chứng Raynaud đang tiến triễn: hoại tử da, cơn đau cách 

hồi nặng, đau lúc nghỉ 

 Tương đối 

¶ Đau thắt ngực Prinzmetal, liều cao của thuốc làm giảm hoӴt t²nh nút xoang nhĩ hoặc 

nút nhĩ thất 

¶ Suyễn nhẹ, co phế quản 

¶ Hiện tượng Raynaud, lạnh chi 

¶ Bệnh gan (tránh dùng thuốc đào thải bởi gan: propanolol, carvedilol, timolol, 

acebutolol,metoprolol) 

  

 

 

Bảng 4: Phân lọai theo dược tính các chẹn bêta thường dùng  

 

 

 

 

 

 

ISA:Intrinsic Sympathomimetic Activity (H֙at t²nh gi֝ng giao cӶm n֥i tӴi) 

TM: Ti°m mӴch 

 

 

 

 

2.5-20 mg ngày 1-2 lần 

40-320mg ngày 1 lần 

20-80 mg ngày 1-2 lần 

10-40 mg ngày 2 lần 

40-180 mg ngày 2 lần 

80-320 mg ngày 2 lần 

5-40 mg ngày 2 lần 

 

 

200-800 mg ngày 1-2 lần 

25-100 mg ngày 1 lần 

5-20 mg ngày 1 lần 

2.5-10 mg ngày 1 lần 

200-600 mg ngày 1 lần 

Chỉ tiêm mạch 

50-100 mg ngày 1-2 lần 

2.5-5 mg ngày 1 lần 

 

 

25-100 mg ngày 2 lần 

3.125-50 mg ngày 2 lần 

200-800 mg ngày 2 lần 

ThӸp 

ThӸp 

Trung bình 

Cao 

Cao 

ThӸp 

Cao 

Trung bình 

ThӸp 

Trung bình 

Cao  

Trung bình 

ThӸp 

Trung bình 

Cao  

Trung bình 

Trung bình 

ThӸp 

Chẹn bêta ISA  Tính tan  Dãn mạch ngoại vi     TM       Liều trung bình 

 trong mỡ           hằng ngày (uống) 

 

trong mỡ 

II. Đối kháng giao cảm chọn lọc (ɓ1) 

III. Đối kháng giao cảm bêta và alpha 1 

I. Đối kháng giao cảm không chọn lọc (ɓ1 + ɓ2) 
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3. ņiều trị bệnh Tăng Huyết Áp 

Mục tiêu chung của điều trị THA là giảm tật bệnh tim mạch, thận và giảm tử vong. 

Nhằm đạt mục tiêu này, theo JNC VII cần thay đổi lối sống và đạt trị số HA < 

140/90mmHg. Riêng với bệnh nhân có kèm ĐTĐ hoặc bệnh thận mạn, mức HA cần đạt 

là dưới 130/80mmHg (23) (24). 

 

Qui trình điều trị THA nhằm đạt mục tiêu nêu trên được tóm tắt trong hình 6, hình 7, 

hình 8, hình 9, hình 10, bảng 5 và bảng 6. 

 

 

 

Hình 6: Quy trình điều trị THA theo JNC VII (2003) 

 
 
 
 
 

Thay đổi lối sống 

Không đạt mục tiêu 

(< 140/90 hoặc 130/80 với ĐTĐ, bệnh thận mạn) 

Lựa chọn thuốc đầu tiên 

THA không chỉ định bắt buộc THA có chỉ định bắt buộc 

THA gđ1: Lợi tiểu / hầu 

hết trường hợp (có thể 

dùng UCMC, chẹn thụ 

thể AGII, chẹn bêta, ức 

chế calci hoặc phối hợp) 

 

THA gđ2: phối hợp 2 thuốc 

trong hầu hết trường hợp 

(thường là lợi tiểu với 1 

thuốc khác) 

 

 

Các thuốc cho chỉ định 

bắt buộc  

 

Không đạt mục tiêu HA 

 

Tăng liều hoặc thêm thuốc/ mục tiêu. Tham khảo chuyên viên THA 
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Hình 7: Qui trình kết hợp thuốc điều trị THA theo khuyến cáo của Hội THA Vương Quốc Anh 

(NICE 2011) (TL 68) 

 

*NICE Clinical Guidelines. Hypertension.Management in adults in primary care: 

pharmacological update. 2011 Available at: www.nice.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu֡i < 55 
Tu֡i  Ĩ 55 hoԊc chֳng t֥c 

da Ľen hay ngҼ֩i 

carribea/m֙i tu֡i 

BҼ֧c 1 

BҼ֧c 2 

BҼ֧c 3 

BҼ֧c 4 

A: UCMC hoԊc 

chԌn thֱ thԜ AG II 

C: ֵc chԒ calci 

D: L֯i tiԜu gi֝ng 

thiazide 

TŁng huyԒt §p kh§ng tr֗ 

 

A + C + D + l֯i tiԜu kh§c hoԊc chԌn     

alpha hay chԌn b°ta 

 

H֥i chӼn chuy°n gia 
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Bảng 5: Thay đổi lối sống / THA 

 

Thay đổi Khuyến cáo              Mức giảm HA tth (ước lượng) 

Giảm cân   BMI 18.5 - 24.9    5-20 mmHg/ 10kg giảm 

Chế độ ăn  DASH  Nhiều trái cây, rau, sản phẩm sữa ít mỡ 8-14 mmHg 

    bão hòa, ít mỡ 

Giảm mức natri  2,4 g natri hoặc 6g NaCl   2-8mmHg 

Vận động thể lực  Tham gia vào các hoạt động thể lực như  4-9mmHg 

    đi bộ (ít nhất 30 phút mỗi ngày, mọi ngày 

    trong tuần) 

Uống rượu vừa phải  80ml rượu mạnh; 600ml bia; 250ml rượu 2-4 mmHg 

    vang 

 

 

Bảng 6: Các chỉ định bắt buộc / THA  

 

       Thuốc nên dùng 

Nguy cơ cao  Lợi Chẹn   UCMC Chẹn   UC Đối kháng      Các nghiên cứu chính 

cần chỉ định tiểu bêta   thụ thể calci aldosterone 

bắt buộc     AGII  

Suy tim    *    *       *       *   *   ACC/AHA Heart Failure  

Guidelines
 

MERIT - HF 

COPERNICUS CIBIS 

SOLVD
 

AIPE TRACE 

VaHEFT RALES
 

Sau NMCT     *       *     *   ACC/AHA Post-MI  

           Guideline BHAT  

          SAVE Capricorn EPHESUS 

Nguy cơ              *            *      *        *   ALLHAT 
 
HOPE  

BÑMV cao        ANBP2 LIFE, EUROPA 

         CONVINCE 

ÑTÑ                   *            *       *       *      *   NKF-ADA Guideline
 

         UKPDS
 
ALLHAT  

Bệnh thận mạn      *       *     NKF Guideline 

         Captopril Trial  

         RENAAL IDNT  

         REIN AASK 

Phòng tái đột quị    *      *       PROGRESS 

 

Các khuyến cáo về điều trị Tăng Huyết Áp của Hội Tim Mạch Châu Âu, Hội Tăng Huyết Áp 

Châu Âu, Hội TŁng HuyԒt Ćp Canada đều nhấn mạnh đến điều trị toàn diện bệnh nhân THA: 

giảm tối đa và lâu dài toàn bộ nguy cơ bệnh tim mạch (25). 

ChiԒn lҼ֯c ĽiԚu tr֗ ph֝i h֯p so v֧i m֥t thu֝c 
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Hình 8: Qui tr³nh ĽiԚu tr֗ THA ngҼ֩i l֧n theo h֥i tim mӴch Ch©u Ąu 2007.  

 

 
 

ņҼ֩ng ĽԀm : Ҽu ti°n ph֝i h֯p 
 

TL: Mancia G et al. European Heart Journal June 11, 2007 

 

Hình 9: SҺ Ľ֟ kiԜu ph֝i h֯p thu֝c theo  h֥i Tim MӴch Ch©u Ąu 2007. 

 

Lֽa ch֙n giֻa 
THA nhԌ/ Nguy cҺ tim 

mӴch thӸp/ trung b³nh/ Mֱc 

ti°u huyԒt §p theo qui Ľ֗nh 

M֥t thu֝c liԚu thӸp Ph֝i h֯p 2 thu֝c liԚu thӸp 

THA nԊng. Nguy cҺ tim 

mӴch cao/ rӸt cao. Mֱc ti°u 

huyԒt §p thӸp 

Thu֝c tr°n, liԚu 

ĽӺy Ľֳ 

ChuyԜn qua 

thu֝c kh§c, 

liԚu thӸp 

Ph֝i h֯p 2 thu֝c 

tr°n, liԚu ĽӺy Ľֳ  

Th°m thu֝c thֵ 3, 

liԚu thӸp 

Ph֝i h֯p 2 hoԊc 3 

thu֝c, liԚu ĽӺy Ľֳ 

M֥t thu֝c 

liԚu ĽӺy Ľֳ 

Ph֝i h֯p 2 hoԊc 3 thu֝c, 

liԚu ĽӺy Ľֳ 

NԒu kh¹ng ĽӴt mֱc ti°u 

NԒu kh¹ng ĽӴt mֱc ti°u 

L֯i tiԜu Thiazide 

ChԌn b°ta ChԌn thֱ thԜ angiotensin 

ChԌn alpha ִc chԒ calci 

UCMC 
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Mֱc ti°u huyԒt §p < 140/90 mmHg 

Kh֫i ĽӺu ĽiԚu tr֗ v¨ sֹ dֱng m֥t thu֝c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL : 2011 Canadian Hypertension Education Program (CHEP) 

 

Hình 10: Qui tr³nh ĽiԚu tr֗ THA ngҼ֩i l֧n chҼa c· ch֕ Ľ֗nh bԂt bu֥c theo h֥i Tim MӴch 

Canada. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

H³nh 11: Qui tr³nh ĽiԚu tr֗ THA t©m thu ĽҺn thuӺn theo h֥i tim mӴch Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 11: Qui tr³nh ĽiԚu tr֗ THA t©m thu ĽҺn thuӺn kh¹ng ch֕ Ľ֗nh bԂt bu֥c (theo CHEP 2011) 

 

 

 

 

Thay Ľ֡i l֝i s֝ng 

Thiazide UCMC ChԌn thֱ thԜ 

AG II 

ִc chԒ calci 

t§c dֱng k®o 

dái  

ChԌn beta* 

C· thԜ kh֫i ĽӺu 2 thu֝c, nԒu HAtth Ó 20 mmHg  hoԊc HAttr Ó 10 mmHg so v֧i mֱc ti°u 

*ChԌn beta kh¹ng l¨ thu֝c ĽӺu ti°n ֫ ngҼ֩i Ó 60 tu֡i 

UCMC, chԌn thֱ thԜ AG I, ֵc chԒ trֽc tiԒp rennin: ch֝ng ch֕ Ľ֗nh ֫ phֱ nֻ c· thai. 

CӼn thԀn khi d½ng cho phֱ nֻ Ľang tu֡i sinh ĽԎ 

M cֱ tiêu < 140 

mmHg 

32

Cn Ľt THA:khuyԒn cáo 2010 c aֳ h i֥ tim mӴch Canada và tin t cֵ tַH i֥  ngh  ֗TrҼn֩g Môn Tim Hoa KȢ2011 

Tóm tԂt: ĽiԚu tr  ֗THA t©m thu ĽҺn thuӺn không ch  ֕

Ľ֗nh bԂt bu c֥

CONSIDER

ÅNonadherence

ÅSecondary HTN

ÅInterfering drugs or 

lifestyle

ÅWhite coat effect

Thiazide 

diuretic

Long-acting

DHP CCB

Dual therapy

Triple therapy

Lifestyle modification

therapy

ARB

TARGET <140 mmHg

* If blood pressure is still not 

controlled, or there are 

adverse effects, other 

classes of antihypertensive 

drugs may be combined 

(such as ACE inhibitors, 

alpha blockers, centrally 

acting agents, or 

nondihydropyridine calcium 

channel blocker).
 

L֯i tiԜu 

thiazide 

ChԌn thֱ thԜ AG II ִc chԒ calci nh·m 

dihydropyridine t§c dֱng d¨i 

Quan t©m ĽԒn 

- Sֽ tu©n thֳ 

- THA thֵ cӸp 

- C§c thu֝c kh§c hoԊc l֝i 
s֝ng 

- Hi֓u ֵng §o cho¨ng trԂng 

ņiԚu tr֗ 2 thu֝c 

ņiԚu tr֗ 3 thu֝c 

NԒu huyԒt §p vӾn chҼa 

kiԜm so§t ĽҼ֯c, ph֝i h֯p 

v֧i thu֝c hӴ §p nh·m kh§c 

(TD: UCMC, chԌn alpha, 

thu֝c t§c Ľ֥ng trung t©m 

hoԊc ֵc chԒ calci kh¹ng 

dihydropyridine) 

Thay Ľ֡i l֝i s֝ng 

Mֱc ti°u < 140 mmHg 
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4. Vị trí của thuốc chẹn bêta trong điều trị bệnh Tăng Huyết Áp 

KhoĂng coę nhieĀu nghieĂn cĖęu lĔęn veĀ caęc cheďn beĂta mĔęi nhĖ bisoprolol, nebivolol¥ trong đieĀu trĒ 

THA; phần lớn tập trung vào atenolol (bảng 8). nhiều chứng cứ cho thấy dược tính của atenolol 

không phải là tốt nhất trong điều trị THA (26,27) 

Một phân tích gộp về hiệu quả bảo vệ tim mạch của chẹn bêta ngoài atenolol, cho thấy nguy cơ 

nhồi máu cơ tim giảm 13% ở bệnh nhân điều trị bằng chẹn bêta không phải atenolol (26). Các 

chẹn bêta cũ như propranolol, atenolol có tác dụng không mong muốn về chuyển hoá liên quan 

đến đường và lipid. Các chẹn bêta mới có tính chọn lọc cao về bêta 1(TD: bisoprolol) hoặc có 

tính dãn mạch (TD: nebivolol) không có tác dụng không mong muốn này (10) (28) (29) 

 

Một nghiên cứu gộp lớn dựa trên 147 nghiên cứu phân phối ngẫu nhiên (bao gồm nhiều nghiên 

cứu sử dụng atenolol) cho thấy chẹn bêta có hiệu quả giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim 

mạch và đột quỵ tương đương với 4 nhóm thuốc hạ áp khác (lợi tiểu, ức chế men chuyển, chẹn 

thụ thể AG II và ức chế calci) (30) 

 

Hiệu quả của chẹn bêta hiện rõ hơn khi phân tích theo tuổi. Phân tích gộp dựa trên 21 nghiên 

cứu phân phối ngẫu nhiên có kiểm soát (số bệnh nhân: 145.811) cho thấy sử dụng chẹn bêta là 

thuốc đầu tiên trong THA giảm biến cố tim mạch lớn có ý nghĩa (giảm 14%) ở người trẻ và 

trung niên(31). Hiệu quả này không còn ở người cao tuổi. 

 

Một vấn đề cần quan tâm là chuyển hoá của chẹn bêta. Một vài chẹn bêta (TD: metoprolol, 

propratonol) có dược động học thay đổi từng người do chuyển hoá phần lớn (70-80%) qua men 

cytochrome P450 2D6 (32). Kiểu hình di truyền của cytochrome P450 2D6 khác biệt giữa cá 

nhân và khác biệt giữa chủng tộc (33). Do đó cùng một thuốc, cùng một liều lượng đáp ứng 

thuốc có thể khác nhau. Như vậy một chẹn bêta lý tưởng không nên chuyển hoá qua 

cytochrome P450 2D6 (34). 
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BӶng 7: c§c nghi°n cֵu so s§nh hi֓u quӶ chԌn beta trong THA tַ nŁm 1982 ĽԒn 2007 (TL 35). 

 

 

4.1. C§c nghi°n cοu chοng minh hiΜu quͩ cνa chΎn beta nh̯ l¨ thuΧc lχa chΣn Ľͭu ti°n 

tr°n tŁng huyΔt §p ng̯γi trung ni°n v¨ ng̯γi trΐ. 

C· 4 nghi°n cֵu ph©n ph֝i ngӾu nhi°n, c· kiԜm so§t, so s§nh giֻa chԌn beta v֧i l֯i tiԜu hoԊc ֵc 

chԒ men chuyԜn li°n quan ĽԒn vӸn ĽԚ n¨y. Nghi°n cֵu MRC (Medical Research Council) so sánh 

giֻa chԌn beta propranolol v֧i l֯i tiԜu trong ĽiԚu tr֗ THA nhԌ (36). Nghi°n cֵu IPPPSH (The 

International Prospective Primary Prevention Study in Hypertension). So s§nh giֻa oxprenolol v֧i 

l֯i tiԜu (37). Nghi°n cֵu MAPHY (38) Metoprolol in Patients with Hypertension) so s§nh giֻa 

Nghi°n cֵu  S֝ b֓nh ChԌn beta      Thu֝c so s§nh        Theo d»i   Tiêu chí chính   

  nhân(n)               (nŁm) 
Ti°u ch² huyԒt §p 

Ti°u ch² tim mӴch 

GiӶm huyԒt §p tҼҺng tֽ giֻa c§c nh·m 

Bisoprolol giӶm huyԒt §p khi gԂng sֵc nhiԚu 

hҺn metoprolol (p< 0,01) 
GiӶm trung b³nh HATTh/HATTr 26/16 mmHg 

HATTr 24 gi֩ giӶm mӴch hҺn 33% v֧i 

bisoprolol (8.7 vs 11.6 mmHg p < 0,01) 
HATTh 24 gi֩ giӶm trung b³nh 8.6, 8.6 v¨ 10.9 

(bisoprolol 5,10 hoԊc 20 mg) so v֧i 3.3 mmHg 

(placebo, p < 0,01) v¨ HATTr 6.3, 8.8 hoԊc 10.1 so 
v֧i 1.6 mmHg (p < 0.01) 

 

 
 

 

GiӶm trung b³nh HA 18.2/14.6 (nebivolol) so v֧i 
19.1/14.8 (atenolol) [p < 0.01) so v֧i placebo] 

 

Mֵc Ľ§p ֵng (HATTr Ò 90 mmHg) 84 so v֧i 

91% Ľ֝i v֧i carvedilol so v֧i atenolol 

HATTh thӸp hҺn ֫ tҼ thԒ ng֟i (p < 0.05) v¨ tҼ 

thԒ Ľֵng (p < 0.01) ֫ nh·m amlodipine 

GiӶm HATTr trung b³nh: 15.7 so v֧i 16.0 ֩ 

nh·m bisoprolol. ņӴt mֵc HATTr Ò 90 

mmHg: 92 so v֧i 89.6% 

ņ§p ֵng 75 so v֧i 82% ֫ nh·m atenolol 

Nebivolol giӶm HATTh/HATTr ng֟i l¼c Ľ§y: 

8-11.2/4.4-9.5 so v֧i 2.9/2.2 (p Ò 0,002) 

 

 
GiӶm NMCT 17% nh·m oxprenolol 

Bendroflumethiazide giӶm c· Ĩ nghǫa Ľ֥t 

quֿ so v֧i propranolol (p = 0.002). 

Kh¹ng kh§c bi֓t vԚ biԒn c֝ ņMV v¨ tֹ 

vong m֙i nguy°n nh©n 
Atenolol giӶm tӺn suӸt Ľ֥t quֿ 58% (p < 0.03) 

v¨ Ľ֥t quֿ tֹ vong 30% so v֧i nh·m chֵng (p 

< 0.025) 

TӺn suӸt Ľ֥t quֿ tֹ vong thӸp hҺn ֫ nh·m 

chԌn beta so v֧i l֯i tiԜu; tҼҺng tֽ vԚ tֹ vong 

chung v¨ b֓nh ņMV 

ņiԚu tr֗ t²ch cֽc giӶm c· Ĩ nghǫa Ľ֥t quֿ tֹ 

vong v¨ kh¹ng tֹ vong, NMCT v¨ tֹ vong tim 

mӴch kh§c (p = 0.003); giӶm tԀt b֓nh v¨ tֹ 

vong Ľ֥t quֿ (p = 0.008) 

GiӶm c· Ĩ nghǫa Ľ֥t quֿ (p= 0,04), biԒn c֝ 

ņMV (p= 0,0009) v¨ biԒn c֝ tim mӴch chung 

(p = 0. 0005) v֧i l֯i tiԜu, nhҼng kh¹ng v֧i 

atenolol 

GiӶm c· Ĩ nghǫa mӴnh tֹ vong tim mӴch v֧i 

l֯i tiԜu (p < 0,035) 

Atenolol kh¹ng giӶm NMCT tֹ vong hay 

kh¹ng tֹ vong v¨ t§i Ľ֥t quֿ 

GiӶm tҼҺng Ľ֟ng biԒn c֝ mӴch m§u l֧n. 
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metoprolol v֧i l֯i tiԜu v¨ nghi°n cֵu UKPDS 38, UKPDS 39 so s§nh giֻa atenolol v֧i captopril 

trong ĽiԚu tr֗ THA nhԌ (39,40). Nghi°n cֵu MRC cho thӸy hi֓u quӶ cֳa propranolol tҼҺng ĽҼҺng 

l֯i tiԜu (bendrofluozide) tr°n biԒn c֝ Ľ֥t quֿ v¨ thӸp hҺn tr°n biԒn c֝ Ľ֥ng mӴch v¨nh ֫ nh·m 

b֓nh nh©n kh¹ng h¼t thu֝c l§. Tuy nhi°n, k®m hҺn l֯i tiԜu cӶ hai biԒn c֝ n¨y tr°n nh·m b֓nh nh©n 

h¼t thu֝c l§.(hình 12) 

 
TL: Theo Medical Reseach Council Working Party MRC trial of treatment of Mild hypertension 

principle results. Br Med J 1985; 291:97-104 

H³nh 12: Hi֓u quӶ chԌn beta k®m hҺn l֯i tiԜu ֫ b/n h¼t thu֝c l§ 

 

CӶ 3 nghi°n cֵu MRC, IPPPSH v¨ MAPHY ĽԚu cho thӸy hi֓u quӶ giӶm nh֟i m§u cҺ tim cֳa chԌn 

beta tr°n ngҼ֩i trԎ v¨ trung ni°n THA kh¹ng h¼t thu֝c l§ (41) 

Thu֝c l§ sԐ l¨m tŁng gӸp 2 hoԊc gӸp 3 lҼ֯ng adrenaline trong v¸ng 30 ph¼t. Adrenaline hoӴt h·a 

c§c thֱ thԜ beta 1, beta 2 v¨ alpha 1. Do Ľ· khi nhֻng b֓nh nh©n THA, c· h¼t thu֝c l§, sֹ dֱng 

chԌn beta kh¹ng ch֙n l֙c nhҼ oxprenolol, propranolol, hoԊc ch֙n l֙c beta 1 vַa phӶi nhҼ 

metoprolol, atenolol sԐ b֗ hi֓u quӶ ngҼ֯c l¨ tŁng cҺ do alpha 1, dӾn ĽԒn tŁng huyԒt §p (41). Trong 

khi Ľ· chԌn beta 1 ch֙n l֙c rӸt mӴnh nhҼ bisoprolol sԐ kh¹ng b֗ hi֓u ֵng ngҼ֯c nhҼ tr°n (h³nh 

13). 

 
 

TL: Tarnow J et al. Anesthesiology 1991; 74: 1035-1043 

H³nh 13: Hi֓u ֵng ngҼ֯c dӾn ĽԒn THA ֫ b֓nh nh©n nghi֓n thu֝c l§ sֹ dֱng chԌn beta kh¹ng ch֙n 

l֙c 

 

 

ņ֥t quֿ   BiԒn c֝ mӴch vành 

Thay Ľ֡i 

huyԒt §p 

trung bình 

mmHg 

Kh¹ng chԌn beta ChԌn beta kh¹ng ch֙n l֙c, n = 4 
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Nghi°n cֵu UKPDS sau 20 nŁm (42) chֵng minh chԌn beta atenolol giӶm tֹ vong th°m 23% so 

v֧i ֵc chԒ men chuyԜn captopril. 

 

NhҼ vԀy, chԌn beta 1 ch֙n l֙c c· vai tr¸ quan tr֙ng trong ĽiԚu tr֗ THA nhҼ l¨ thu֝c ĽӺu ti°n Ľ֝i 

v֧i ngҼ֩i trԎ hoԊc trung ni°n. 

 

4.2. ChΎn beta c· n°n l¨ thuΧc lχa chΣn Ľͭu ti°n trong ĽiΖu trΠ tŁng huyΔt §p ng̯γi cao 

tuΫi? 

Tr°n ngҼ֩i cao tu֡i, Ľ֥ng mӴch cֵng hҺn, k®m Ľ¨n h֟i do Ľ· §p lֽc mӴch (Ľ֥ r֥ng huyԒt §p cֽc 

ĽӴi cֽc tiԜu) gia tŁng. ņ©y l¨ m֥t yԒu t֝ ti°n Ľo§n biԒn c֝. Tuy nhi°n, tַ nghi°n cֵu CAFE, 

Williams v¨ c/s lӴi cho thӸy huyԒt §p trung t©m Ľ֥ng mӴch chֳ quan tr֙ng nhӸt trong ti°n Ľoán 

biԒn c֝ tim mӴch ֫ ngҼ֩i cao tu֡i (43). C§c thu֝c hӴ §p c· t²nh d«n mӴch sԐ giӶm §p lֽc trung t©m 

ņMC. 

 

C§c nghi°n cֵu MRC Elderly (Medical Reseasrd council in Elderly) (45). HEP (Hypertension in 

primary care) (46), LIFE (Losartan Intervention for Endpoint) (47) và ASCOT (48) (Anglo 

Scandinavian cardiac output Trial) cho thӸy hi֓u quӶ k®m cֳa chԌn beta atenolol tr°n ngҼ֩i cao 

tu֡i (bӶng 8) 

 

BӶng 8: ChԌn beta (atenolol) nhҼ thu֝c ĽӺu ti°n cho hi֓u quӶ k®m ֫ ngҼ֩i cao tu֡i tŁng huyԒt §p 

tâm thu  

 

 
TL: Cruickshank JM. Int J Cardiol 2007; 120: 10-27 

 

4.3. ChΎn beta l¨ thuΧc thο hai sau lιi tiΘu hoΊc οc chΔ calci trong ĽiΖu trΠ tŁng huyΔt §p 

 

Ph֝i h֯p chԌn beta v֧i l֯i tiԜu liԚu thӸp thҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng trong ĽiԚu tr֗ THA. Nghi°n 

cֵu cho thӸy khi sֹ dֱng chԌn beta sau l֯i tiԜu trong ph֝i h֯p tַng bҼ֧c ĽiԚu tr֗, sԐ giӶm 

biԒn c֝ ņMV v¨ Ľ֥t quֿ c· Ĩ nghǫa; hҺn l¨ sֹ dֱng chԌn beta trҼ֧c l֯i tiԜu. Nghi°n cֵu 

MRC tr°n ngҼ֩i cao tu֡i (45) cho thӸy sֹ dֱng chԌn beta atenolol sau l֯i tiԜu tr°n b֓nh 

nh©n THA giӶm c· Ĩ nghǫa biԒn c֝ ņMV v¨ Ľ֥t quֿ so v֧i placebo. Nghi°n cֵu SHEP 

cȈng cho kԒt quӶ tҼҺng tֽ (bӶng 9) 

 
 

 

 

 

Nghi°n cֵu  ChԌn beta   Tu֡i (nŁm)   HuyԒt §p Ćp lֽc mӴch (mmHg)  KԒt quӶ 

trung v֗        kh֫i ĽӺu (mmHg) 

Ch֕ l֯i tiԜu kh§c placebo trong ph¸ng 

ngַa Ľ֥t quֿ, l֯i tiԜu t֝t hҺn atenolol 

trong giӶm biԒn c֝ ņMV 

Atenolol giӶm c· Ĩ nghǫa Ľ֥t quֿ 

nhҼng kh¹ng giӶm biԒn c֝ ņMV 

Losartan tr֥i hҺn atenolol trong giӶm 

tֹ vong tim mӴch, Ľ֥t quֿ tֹ vong 

hay kh¹ng tֹ vong 

Amlodipine Ñ perindopril hҺn atenolol 

Ñ l֯i tiԜu trong giӶm tֹ vong m֙i 

nguy°n nh©n v¨ ti°u ch² Ľ֥t quֿ, b֓nh 

ņMV 


